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1. Rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu 
 Rừng ngập mặn (RNM) là hệ sinh thái có giá trị cực kỳ lớn không chỉ là nguồn tài nguyên 
cần thiết cho cộng đồng dân cư vùng ven biển mà là bức tường xanh vững chắc (hình 1) chống gió 
bão, sóng thần để bảo vệ vùng bờ biển tránh những tác động của biến đổi khí hậu. Trong nhiều 
trường hợp, rừng ngập mặn góp phần bảo vệ vùng bờ biển tránh khỏi những tác động từ thiên tai. 
Ở Ấn độ và Philippines, dân làng đã được bảo vệ tránh khỏi những cơn bão và lốc xoáy nhờ có 
rừng ngập mặn. Sóng thần là mối đe doạ khủng khiếp đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn và dân 
cư sống phía sau rừng. Ở một số trường hợp, RNM đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sự sống và 
ngăn ngừa những cơn sóng từ ngoài biển. Vai trò này đã được chứng minh sau đợt sóng thần ở Ấn 
Độ Dương ngày 26/12/2004 đã giảm nhẹ lực tác động của sóng và bảo vệ dân cư cũng như hạ tầng 
cơ sở ở vùng ven biển. Nơi nào có RNM còn nguyên vẹn thì thiệt hại rất ít. Kết quả khảo sát của 
IUCN (Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới) và UNEP (Chương trình Môi trường Thế giới) cùng 
các nhà khoa học ở đợt sóng thần khủng khiếp năm 2004 cũng cho thấy, những làng xóm ở phía 
sau “bức tường xanh” RNM với băng rừng rộng gần như còn nguyên vẹn vì năng lượng sóng đã 
được giảm từ 50 % đến 90 %, nên thiệt hại về người rất thấp hoặc không bị tổn thất. 
 

 
  Hình 1. Rừng ngập mặn bức tường xanh ven biển (B.T.Nga và ctv, 2007)  
 

Thực tế cũng cho thấy, ở nước ta, RNM có vai trò giảm mối nguy hại từ thiên tai (bão) đến 
các đê biển, tiết kiệm được kinh phí rất lớn trong sửa chữa đê. Tuy nhiên, còn rất nhiều người chưa 
hiểu hết giá trị to lớn của RNM. Do đó cần cung cấp thông tin một cách kịp thời để người dân hiểu 
được vai trò và tầm quan trọng của RNM, và các biện pháp cấp bách để ứng phó với thiên tai 
trong phục hồi và phát triển hợp lý RNM. Ngoài ra, rừng ngập mặn giúp làm giảm mực triều 
cường nhờ có hệ rễ cây chằng chịt trên mặt đất giúp làm giảm cường độ của sóng nên hạn chế 
dòng chảy vào nội địa mỗi khi triều cường. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây 
triều cường đã gây ngập nhiều khu dân cư trong đó có một nguyên nhân là hầu hết các kênh rạch 
có những dãy dừa nước và nhiều loài cây ngập mặn khác như bần, mắm, sú, trang… ở các quận 
Nhà Bè (nhiều nhất là ở Phú Xuân), quận Bình Chánh đã bị chặt phá và lấp đất để xây dựng các 
khu công nghiệp, khu dân cư nên không có chỗ cho nước thoát. Rừng phòng hộ ở Thạnh Phú, Bến 
Tre và một số nơi khác, nhờ có rừng khi triều lên, sóng yếu, tiêu nước tốt nên nước mặn không thể 
xâm nhập sâu vào nội đồng.  Việc thực hiện các chương trình giảm nhẹ biến đổi khí hậu dựa vào 
rừng sẽ khó thành công nếu không được thực hiện đồng bộ một cách bền vững. Mặc dù đã có 
nhiều chương trình trồ#ng rừng đã được triển khai liên tục khoảng gần 20 năm qua, nhưng sự phục 
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hồi diện tích không đáng kể và chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng RNM. Bên cạnh 
đó, hệ thống và biện pháp quản lý RNM vẫn chưa phù hợp và còn nhiều bất cập. 
2. Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
2.1 Phân bố rừng ngập mặn ở các  tỉnh  ven biển ĐBSCL 

Diện tích RNM ở ĐBSCL chiếm cao nhất so với các vùng khác trong cả nước khoảng 
128.537 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 22.400 ha và rừng trồng 106.137 ha được chia thành 3 
loại rừng: rừng phòng hộ (45.213 ha), rừng đặc dụng (23.806 ha), rừng sản xuất (59.518 ha), sự 
phân bố rừng ở ĐBSCL được trình bày chi tiết trong bảng 1  

Bảng 1: Diện tích và phân bố RNM ở các tỉnh ven biển ĐBSCL 
Đơn vi: ha 

Địa danh Tổng diện tích Rừng tự nhiên Rừng trồng 
ÑBSCL 128,537 22,400 106,137 
Tieàn Giang 1,511 89 1,422 
Beán Tre 3,689 1,069 2,620 
Trà Vinh 5,045 738 4,307 
Sóc Trăng 3,505 699 2,806 
Bạc Liêu 3,612 2,346 1,266 
Cà Mau 64,554 7,914 56,613 
Kiên Giang 34,310 8,718 25,529 
Long An 12,311 800 11,511 

(Nguồn: Bộ Nông Nghiệp & PTNT, 2012) 
2.2  Phân bố RNM theo hệ thống đê biển ĐBSCL 

Kết quả khảo sát của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (2006) cho thấy, ĐBSCL có chiều dài 
đê có RNM/chiều dài đê biển là 780/1.259 km chiếm khoảng 62 % tổng chiều dài đê biển; phía 
trước đê có bãi nhưng chưa có rừng bảo vệ là 144 km chiếm 11% chiều dài đê biển; phần chiều 
dài đê còn lạị (27%) chưa thể trồng rừng do không có bãi hoặc bãi bị sạt lở, nhiều bùn, phù sa 
loãng (bảng 2).  
Bảng 2: Phân bố RNM theo hệ thống đê biển 

Stt Tỉnh 
Tổng chiều 

dài đê 
(km) 

Chiều dài đê có bãi trồng rừng 

Chiều dài đê chưa 
thể trồng rừng 

(km) 

Có rừng trước 
đê Chưa có rừng 

Chiều 
dài đê 
(km 

Diện 
tích 
(ha) 

Chiều 
dài đê 
(km) 

Diện 
tích 
(ha) 

1 ÑBSCL 1.259 780 37.009 144 4.043 335 
2 Tieàn Giang 137 77 1.314 15 163 45 
3 Beán Tre 173 83 1.426 16 717 74 
4 Trà Vinh 169 110 1.426 16 717 43 
5 Sóc Trăng 195 133 3.505 25 617 37 
6 Bạc Liêu 110 75 3.479 14 227 21 
7 Cà Mau 246 135 21.136 26 819 85 
8 Kiên Giang 229 167 4.723 32 783 30 

(Nguồn: Bộ Nông Nghiệp & PTNT, 2012) 
 
2.3  Thực trạng quản lý và quy hoạch RNM ở ĐBSCL 
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Công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng RNM ở ĐBSCL thiếu sự phối hợp giữa các ngành liên 
quan từ trung ương đến địa phương. Hệ thống tổ chức quản lý RNM ở các địa phương đã được hình 
thành từ tỉnh đến huyện và xã nhưng chưa hiệu quả. 

Thiếu đầu tư nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khôi phục, phát 
triển và sử dụng bền vững RNM. Trở ngại lớn nhất đối với công tác trồng RNM là sức đầu tư trồng 
rừng thấp trong khi điều kiện đất đai không thuận lợi (đất bãi bồi không đảm bảo tỷ lệ phù sa, xói 
mòn, sạt lở…). Mặt khác, chất lượng cây trồng chưa được chọn lọc, kỹ thuật lâm sinh chưa được 
quan tâm. 

Nhiều đầu tư trồng và bảo vệ RNM thông qua các chương trình dự án, song diện tích RNM 
bị mất qua các năm vẫn lớn hơn diện tích tái sinh phục hồi rừng tự nhiên và rừng trồng mới là do 
chưa tập trung vào công tác trồng rừng. Chẳng hạn dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất 
ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWDP) được triển khai trên các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, 
Sóc Trăng và Trà Vinh giai đoạn 2000 - 2005 với phạm vi lên đến 65,936 ha (chiếm 3.9%). Hạng 
mục đầu tư chủ yếu của dự án bao gồm quản lý, bảo vệ hệ sinh thái và trồng RNM, hỗ trợ kinh tế 
kỹ thuật cho các hộ gia đình, phát triển xã hội cho những xã nghèo, tái định cư, giám sát và đánh 
giá sử dụng chất lượng đất, chất lượng nước, đa dạng sinh học,… Tuy nhiên, dự án này mang nặng 
nội dung chuyển giao kỹ thuật, nâng cao nhận thức, không đầu tư trực tiếp cho trồng rừng. 
3. Quản lý RNM ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL 

Nguyên nhân của biến đổi khí hậu rất đa dạng nhưng chủ yếu do con người là hết sức trầm 
trọng (do các hoạt động phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, giao thông, chặt phá rừng bừa 
bãi ở đầu nguồn, thâm canh quá mức, …). Việc phá RNM phòng hộ ven biển để làm đầm tôm, các 
hoạt động vì lợi ích trước mắt hiện đã tạo điều kiện cho thiên tai tàn phá, gây ra những tổn thất to 
lớn cho cộng đồng. Vì vậy, để giảm thiểu tác hại này một số giải pháp cần thực hiện các bước như 
sau: 

- Mộât là xác định và bảo vệ những khu vực RNM quan trọng có vị trí chiến lược trong đối 
phó với biến đổi khí hậu. Những khu RNM gần với khu dân cư cần được đặc biệt chú ý bảo vệ do 
chúng rất dễ bị khai phá của con người. ýKiểm soát những tác động của con người đối với RNM 
như hoạt động đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và những hình thức phát 
triển khác. Nhà quản lý cần phải giảm đi những mối nguy hại này bằng cách cải thiện chất lượng 
nước, kiểm soát ô nhiễm đầu nguồn, cung cấp nước sạch rửa ô nhiễm thông qua hệ thống kênh 
mương. 

- Hai là nhân giống và bảo vệ cây con tại vườn ươm để dự phòng  khi có thảm họa thiên tai 
xảy ra. Những mẫu tốt cần được lưu trữ trong hệ thống bảo tồn, và được phân loại theo mức độ và 
chức năng sinh thái. 

- Ba là phục hồi những khu vực có RNM đã và đang bị suy thoái, thiết lập vành đai xanh và 
vùng đệm RNM có thể giảm nhẹ tác động do các hoạt động sử dụng đất liền kề gây ra. Nghiên 
cứu cấu trúc thảm thực vật, mật độ, mức độ phong phú và đa dạng của các loài thực vật và thân 
mềm vùng RNM, năng suất sơ cấp, cơ chế thủy văn, tốc độ quá trình trầm tích và mực nước biển 
dâng. 

- Bốn là đảm bảo 100% diện tích RNM hiện có và trồng mới phải được giao khoán và bảo 
vệ, hồ sơ giao khoán phải chi tiết và cụ thể, công tác giao khoán, kiểm tra nghiệm thu chặc chẽ, ưu 
tiên khoán cho cộng đồng địa phương. Nghiên cứu tỷ lệ rừng/tôm hợp lý. Phục hồi RNM mà có sự 
kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học và có liên hệ nuôi trồng thủy sản sẽ thành công hơn so với 
việc phục hồi rừng chỉ là trồng cây.  

- Năm là khuyến khích và hổ trợ cộng đồng địa phương phát triển bằng cách lựa chọn sinh 
kế phù hợp, điều này giúp làm giảm khả năng khai thác RNM. Chẳng hạn, sản xuất than từ gáo 
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dừa thay vì từ gỗ cây ngập mặn, khai thác ong từ rừng và khai thác hợp lý loài thủy sản dưới tán 
rừng. Xây dựng mối quan hệ với đối tác và các bên tham gia để tạo nguồn tài chính hỗ trợ khôi 
phục RNM, huy động các nguồn hỗ trợ từ các cấp địa phương, vùng, khu vực và thế giới. Thiết lập 
mối quản lý giữa các ngành (Nông nghiệp, Du lịch, Quản lý tài nguyên nước,…). 

- Sáu là xây dựng cơ sở dữ liệu nền và quan trắc các phản ứng của RNM với BĐKH. Sự 
thay đổi về nhiệt độ, mực nước biển dâng, độ mặn tăng, tầng suất và tần số của bão tăng đều ảnh 
hưởng đến sự phân bố RNM. Kết hợp với các tổ chức viện trợ, tìm kiếm kinh phí cho nghiên cứu 
những biện pháp giảm thiểu nguy hại đến RNM, xác định khả năng ứng phó của RNM và có chiến 
lược bảo vệ RNM cho hiện tại và tương lai. 
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